Báo cáo thường niên năm 2007 


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

------------******------------

I. Lịch sử hoạt động của Công ty.

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
· Công ty Cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long tiền thân là Nhà máy gạch men Thăng Long được thành lập theo Quyết định số 1379/QĐ-BXD ngày 22/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty có chức năng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gạch men và trang trí hoàn thiện nội thất các công trình dân dụng và công nghiệp.

· Ngày 16/07/2003 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 960/QĐ-BXD sáp nhập Công ty Gạch Granit Tiên Sơn vào Công ty Gạch men Thăng Long và đổi tên thành Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera.

· Thực hiện chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 31/12/2003 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1778/QĐ-BXD về việc chuyển Nhà máy Gạch men Thăng Long thuộc Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera thành Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera.

· Trong những ngày đầu mới thành lập, Công ty chỉ có 01 dây chuyền sản xuất gạch men ốp tường theo công nghệ nung 2 lần với công xuất thiết kế 3 triệu m2/năm theo tiêu chuẩn Châu Âu EN159-1984. Ngay sau khi đi vào hoạt động, Công ty đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty. Đến tháng 08 năm 2002 Công ty đã vinh dự được nhận chứng chỉ ISO do QUACER và BVQI cấp.

· Đến tháng 11 năm 2002, Công ty đã thực hiện thành công đề án kết nối dây chuyền nâng tổng sản lượng của Công ty lên 4 triệu m2/năm. Đây là thực sự là một thành công rất lớn được bạn bè đồng nghiệp và các chuyên gia nước ngoài khâm phục và đánh giá cao. 

· Sau thành công này, Công ty đã quyết định đầu tư thêm 01 dây chuyền với công xuất thiết kế 1,5 triệu m2/năm và nâng công suất sản xuất của Công ty từ 4 triệu lên 5,5 triệu m2/năm.

· Để nâng cao giá trị và đa dạng hoá sản phẩm, Công ty đã quyết định đầu tư thêm dây chuyền công nghệ nung lần 3 chuyên sản xuất gạch viên trang trí cao cấp với công xuất thiết kế là 200.000 m2/năm. Đây là một bước đi đột phá trong công nghệ sản xuất gạch men vì sản phẩm nung lần 3 đòi hỏi phải có sự khéo léo và tinh vi rất cao của công nghệ mà vào thời điểm đó chưa có nhà sản xuất nào trong nước làm được.

· Đến tháng 04 năm 2004, được sự đầu tư của Quỹ hỗ trợ Phát triển Vĩnh Phúc, sau 03 tháng chuyển thành công ty cổ phần, Công ty đã mạnh dạn đầu tư thêm dây chuyền số 04 với công xuất là 3 triệu m2/năm, nâng tổng công xuất của Công ty lên 8,5 triệu m2/năm.

· Với thành tích đã đạt được, Công ty đã vinh dự 2 lần được đón các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước về thăm (chuyến thăm ngày 05/06/2002 của Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và ngày 08/10/2002 của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười). Ngoài ra, trong quá trình phát triển của mình, Công ty còn được đón nhận nhiều danh hiệu, huy chương và bằng khen của các tổ chức, Bộ, Ngành của Nhà nước. 

· Theo quyết định số 05/TTC-HĐQT ngày 25/03/2007 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera, Công ty đổi tên mới như sau:

Tên mới của Công ty: Công ty cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long

Tên giao dịch quốc tế: Viglacera Thang Long Ceramic Tiles Joint Stock Company
Tên Công ty cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long có hiệu lực từ ngày 23/04/2007. 

Một số thông tin chi tiết về Công ty
· Tên Công ty:

Công ty Cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long

· Tên tiếng Anh:

Viglacera Thanglong Ceramic Tiles Joint – Stock Company

· Tên viết tắt:

TTC
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Logo:


· Trụ sở:


Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

· Điện thoại:

(84-04) 5811900

Fax:
(84-04) 5811349

-   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Lần 1 số 1903000053 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 29 tháng 01 năm 2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 26/12/2007.
2. Ngành nghề kinh doanh:     

· Sản xuất và mua bán các sản phẩm gạch Ceramic và các loại vật liệu XD khác.
· Đầu tư hạ tầng, xây lắp, trang trí nội thất các công trình công nghiệp và dân dụng;

· Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng;

· Mua bán máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và tiêu dùng;

· Khai thác và chế biến nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng;

· Dịch vụ vận chuyển hàng hoá các loại;

· Kinh doanh xuất nhập khẩu, đại lý xăng, dầu, gas, dịch vụ du lịch.
· Vốn điều lệ: 

· Tại thời điểm chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần (29/01/2004), vốn điều lệ của Công ty là: 12.5 tỷ đồng.

· Đến ngày 30/08/2006, Công ty đã hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá là 5,5 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ lên 18 tỷ đồng  

·  Đến ngày 30/05/2007, Công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu với tổng mệnh giá là 4,5 tỷ, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 22.5 tỷ đồng
· Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành ngày 15/10/2007: 69,898 tỷ đồng
3. Định hướng phát triển: Trở thành doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh VLXD có uy tín trong nước và quốc tế. Lấy hiệu quả SXKD là mục tiêu chính đảm bảo tăng trưởng ổn định, từng bước nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Mục tiêu của Công ty là không ngừng tích luỹ và nâng cao năng lực SX, mở rộng thị phần, đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp, lợi  ích hợp pháp của cổ đông và góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
II. Báo cáo của ban giám đốc


1. Báo cáo tình hình tài chính :

- Giá trị sổ sách ngày 31/12/2007: 409.631.535.228đồng

- Thay đổi vốn cổ đ«ng sau khi phát hành thêm ngày 15/10/2007:

	STT
	Tên cổ đông
	Loại cổ phần
	Số cổ phần
	Giá trị cổ phần (®) 
	Tỷ lệ vốn góp (%)

	1
	Phần vốn Nhà nư​ớc :
	Phổ thông
	3,570,000
	35,700,000,000
	51.07

	2
	Trần Văn Phúc
	Phổ thông
	21,939
	219,390,000
	0.31

	3
	Nguyễn Hồng Trung
	Phổ thông
	12,314
	123,140,000
	0.18

	4
	Nguyễn Minh Hiến 
	Phổ thông
	14,189
	141,890,000
	0.20

	5
	L​ưu Văn Lấu
	Phổ thông
	13,500
	135,000,000
	0.19

	6
	Cổ đông khác
	Phổ thông
	3,357,858
	32,877,440,000
	48.04

	 
	Tổng cộng
	 
	6,989,800
	69,898,000,000
	100


- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 đã đạt được và tình hình thực tÕ,H§QT đề nghị ĐH§C§ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

	STT
	Nội dung
	Số tiền (đồng)

	1
	Tổng thu nhập
	24.406.960.759

	2
	Thuế TNDN(14% LN)
	3.416.974.506

	3
	Thu nhập sau thuế
	20.989.986.253

	4
	Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)
	1.049.499.312

	5
	Quỹ bổ sung VĐL (5% LNST)
	1.049.499.312

	6
	Quỹ đầu tư phát triển (16,28% LNST)
	3.416.974.506

	7
	Chia cổ tức bằng 25% VĐL ,(60,67% LNST).Trong đó:

- Đợt 1: 10% VĐL 22,5 tỷ đồng(đã trả 30/11/2007)
- Đợt 2: 15% VĐL 69,898tỷ đồng
	12.734.700.000

2.250.000.000

10.484.700.000

	8
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi(13,05% LNST)

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi(11,86% LNST)

- Thù lao của HĐQT và BKS(1,19% LNST)


	2.739.313.123

2.490.313.123

          249.000.000


Ghi chú: Sau khi cơ quan thuế có thẩm quyền kiểm tra quyết toán thuế TNDN năm 2007, số thuế phải nộp tăng hay giảm sẽ được điều chỉnh giảm hoặc tăng vào trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007

	TT
	Chỉ tiêu
	§VT
	KH 2007
	TH 2007
	% KH

	1.
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr®
	25.039
	24.407
	97,47%

	2.
	KhÊu hao TSC§
	Tr®
	25.990
	25.114
	96,62%

	3.
	Số dư công nợ phải thu bán hàng và hàng tồn kho

· Số dư công nợ

· Hàng tồn kho
	Tr®

M2
	45.000

565.648
	47.853

594.226
	94,03%

95,18%

	4.
	Lao động và thu nhập

· Lao động

· TNBQ 

· NSL§(Dthu/ng­êi)
	Người

1000đ/ng/th

Tr®
	720

1.982

515.
	680

2.314

506
	105,88%

116,75%

98,25%


- Lợi nhuận trước thuế năm 2007 đạt 24,407 tỷ đồng bằng 97,47% kế hoạch đặt ra, gấp gần 2 lần (1,976lần) thực hiện năm 2006 (năm 2006: 12.348 tỷ đồng).

- Kế hoạch khấu hao là 25,990 tỷ đồng, thực hiện là 25,114 tỷ đồng  bằng 96,62% kế hoạch đặt ra, tăng 1,239tỷ đồng và bằng 105,18% so với thực hiện năm 2006 (năm 2006: 23,875tỷ đồng).
- Chỉ tiêu công nợ phải thu bán hàng ngày 31/12/2007 là 47,853 tỷ đồng tăng so với kế hoạch là 2,853tỷ đồng (kế hoạch là 45 tỷ đồng), giảm 32,203 tỷ đồng so với năm 2006 (số dư ngày 31/12/2006 là 80,056tỷ đồng).

- TNBQ năm 2007 là 2,314trđ/người/tháng  bằng 116,75% kế hoạch đặt ra (kế hoạch đặt ra là 1,982trđ/người/tháng
3. Những kết quả đã đạt được: 
Công ty đã phát hành thành công việc tăng vốn từ 18tỷ đồng lên 69,8 tỷ đồng theo nghị quyết của Đại hội cổ đông đầu năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định, sản phẩm của Công ty được người tiêu dùng trong nước và quốc tế chấp nhận và biết đến rộng rãi, tạo đà cho việc phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

	TT
	Chỉ tiêu
	§VT
	TH 2007
	KH 2008
	% TH 07

	1.
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr®
	24.407
	30.031
	123,04%

	2.
	KhÊu hao TSC§
	Tr®
	25.114
	25.056
	99,76%

	3.
	Số dư công nợ phải thu bán hàng và hàng tồn kho

· Số dư công nợ

· Hàng tồn kho
	Tr®

M2
	47.853

594.226
	45.000

404.540
	106,34%

146,88%

	4.
	Lao động và thu nhập

· Lao động

· TNBQ 

· NSL§(Dthu/ng­êi)
	Người

1000đ/ng/th

Tr®
	680

2.314

506
	696

2.809

615
	97,70%

121,39%

121,54%


· Nếu lợi nhuận vượt 30 tỷ đồng thì sẽ thưởng ban lãnh đạo, quản lý điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi đã trừ đi thuế TNDN.

III. Báo cáo tài chính năm 2007:

A. Các chỉ tiêu quan trọng:
I- Tài sản ngắn hạn:
                                                           216.317.849.203đ 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền:                                    29.823.337274,đ

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:                                    5.000.000.000,®

3. Hàng tồn kho: 
115.820.136.731,đ

4.Các khoản phải thu: 
63.995.037.053,đ

5.Tài sản ngắn hạn khác: 
1.679.338.145,đ

II- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn khác: 
188.878.117.893,đ

1.Tài sản cố định : Nguyên giá: 
294.531.738.479, đ

                             : Giá trị hao mòn luỹ kế: 
- 107.357.745.225, đ

2.Chi phí xây dựng dở dang: 
1.704.124.639, đ

3. Đầu tư dài hạn khác :                                                               4.435.568.132,đ 

III-Nợ phải trả: 
288.446.417.818,đ

1. Nợ ngắn hạn:
230.210.822.974,đ

2. Nợ dài hạn:
58.235.594.844,đ

IV-Nguồn vốn chủ sở hữu: 
121.185.117.410, đ
 
1.Vốn của các cổ đông:
69.898.000.000, đ

2. Thạng dư vốn cổ phần:                                                          26.474.000.000,đ

3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu :                                               843.691.250,®                              

4. Quỹ đầu tư –phát triển 
2.794.043.274, đ

5. Quỹ dự phòng tài chính: 
692.691.250, đ

6. Lợi nhuận chưa phân phối: 
20.241.981.038, đ

7. Quỹ khen thưởng: 
240.710.598, đ

B.Kết quả kinh doanh:

1.Doanh thu : 
344.137.660.485, đ

2.Chi phí: 
320.405.056.535, đ

3. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD                                             23.732.603.950, ®

4. Lợi nhuận khác:                                                                        674.356.809, ®

5.Tổng lợi nhuận trước thuế 
24.406.960.759, đ

4.Thuế thu nhập (14% x lợi nhuận): 
3.416.974.506, đ

5.Lợi nhuận sau thuế: 
20.989.986.253, đ

C.Các chỉ tiêu đánh giá khác:

1. Cơ cấu tài sản:         - Tài sản cố định/Tổng tài sản: 47.19%

                                    - Tài sản lưu động/Tổng tài sản: 52.81%
2. Cơ cấu nguồn vốn:  - Nợ phải trả/Tổng tài sản: 70.42%

                                     - Nguồn vốn chủ sở hữu: 29.58%
3. Tỷ suất lợi nhuận:
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản: 5.96%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần: 7.09%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu: 20.18%
IV. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

1. Kiểm toán độc lập:

· Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC).

· ý kiến của Kiểm toán:

 Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần gạch men Viglacera Thăng Long tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán VN hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
V. Các Công ty có liên quan: 

1.TCT Thuỷ tinh và gốm xây dựng Viglacera: nắm 51,07% vốn điều lệ.

2.Các cổ đông khác nắm 48,93% vốn điều lệ.
Đại  hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiễm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty....

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ). Số thành viên của HĐQT có từ 05 đến 11 thành viên. Hiện tại HĐQT Công ty có 05 thành viên, với nhiệm kỳ tối đa của mỗi thành viên là 5 năm.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, có nhiệm kỳ 5 năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban giám đốc.

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của Công ty bao gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Phó Giám đốc sản xuất

Giúp giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất trong Công ty. Thực hiện kiểm soát các yếu tố đầu vào đảm bảo chất lượng theo quy định, chỉ đạo trực tiếp một số bộ phận liên quan, tham mưu cho Giám đốc trong việc bố trí nhân sự phù hợp với điều kiện sản xuất của Công ty. 
- Phó Giám đốc kinh doanh

Giúp giám đốc chỉ đạo giám sát triển khai toàn bộ công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh bán hàng của Công ty.  Tham mưu cho giám đốc các chiến lược kinh doanh như chiến lược thị trường, chiến lược sản phẩm, chính sách giá cả và quảng bá sản phẩm.Trực tiếp chỉ đạo bộ phận kinh doanh và tham mưu cho giám đốc việc bố trí nhân sự của bộ phận kinh doanh.

- Kế toán trưởng

Trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động, nghiệp vụ về tài chính, kế toán của Công ty . Lập các kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó, tổ chức công tác kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước. Tham mưu cho giám đốc Công ty các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nguồn lực tài chính và sắp xếp nhân sự phù hợp thuộc bộ phận tài chính Công ty.

- Trưởng phòng tổ chức hành chính

Điều hành các hoạt động, nghiệp vụ về tổ chức và hành chính của Công ty như: Trợ giúp cho HĐQT và ban Giám đốc trong công tác quản lý, hoạch định các chính sách phát triển nguồn nhân lực, cũng như đảm bảo tốt môi trường làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBCNV. Không ngừng đào tạo, nâng cao về trình độ chuyên môn, làm việc trong môi trường có tính chuyên nghiệp và kỷ luật, được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi và chính sách khen thưởng công minh dành cho người lao động. 

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

· HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

	STT
	Tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Trần Văn Phúc
	Chủ tịch HĐQT
	

	2
	Lưu Văn Lấu
	ủy viên HĐQT
	

	3
	Nguyễn Hồng Trung
	ủy viên HĐQT
	

	4
	Nguyễn Minh Hiến
	ủy viên HĐQT
	


· BAN GIÁM ĐỐC 

	STT
	Tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Trần Văn Phúc
	Giám đốc 
	

	2
	Luyện Công Mạnh
	Phó Giám đốc
	

	3
	Nguyễn Hồng Trung
	Phó Giám đốc
	


· BAN KIỂM SOÁT 

	STT
	Tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Sửu
	Trưởng ban KS
	

	2
	Phạm Mạnh Thắng
	ủy viên BKS
	

	3
	Lê Minh Phương
	ủy viên BKS
	


· Kế TOÁN TRƯỞNG : Nguyễn Minh Hiến

SƠ YẾU Lý LỊCH TÓM TẮT

1) Họ và tên:


TRẦN VĂN PHÚC
· Giới tính:



Nam

· Ngày tháng năm sinh: 

02/8/1960

· Nơi sinh:



Hoài Đức - Hà Tây

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:  



Kinh

· Quê quán:



Di Trạch – Hoài Đức – Hà Tây

·  Địa chỉ thường trú:
TT Viện nghiên cứu máy Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

0913.248.759

· Trình độ văn hóa:
10/10

· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư hóa Silicat

· Quá trình công tác:



· Từ tháng 01/1989 đến tháng 01/1990 : Là Đốc công phân xưởng sản xuất – Xí nghiệp Gạch ngói Hữu Hưng – Hà Nội.

· Từ tháng 01/1990 đến tháng 7/1990 : Là Phó quản đốc - Xí nghiệp gạch ngói Hữu Hưng – Hà Nội.

· Từ tháng 7/1990 đến tháng 3/1992 : Là Quản đốc - Xí nghiệp Gạch ngói Hữu Hưng – Hà Nội.

· Từ tháng 4/1998 đến tháng 11/2000 : Là Phó quản đốc phân xưởng sản xuất – Công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

· Từ tháng 11/2000 đến tháng 8/2001 : Là Quản đốc phân xưởng sản xuất – Công ty Gạch men Thăng Long.

· Từ tháng 9/2001 đến tháng 12/2003 : Là Phó Giám đốc phụ trách sản xuất – Công ty Gạch men Thăng Long.

· Từ tháng 01/2004 đến nay : Là Giám đốc - Công ty cổ phần Gạch men Viglacera  Thăng Long.  

· Từ tháng 08/2007 đến nay : Là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành - Công ty cổ phần Gạch men Viglacera  Thăng Long.

· Chức vụ công tác hiện nay:    
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành 

· Số cổ phần nắm giữ: 

21.939 cổ phần

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không
2) Họ và tên:  


LƯU VĂN LẤU
· Giới tính:



Nam




· Ngày tháng năm sinh:

17/9/1956


· Nơi sinh:



ứng Hoà - Hà Tây

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh 

· Quê quán:



ứng Hòa – Hà Tây 

· Địa chỉ thường trú:

22D6 Thanh Xuân Bắc – Hà Nội 

· Điện thoại liên lạc:

0912.391.399

· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

· Từ tháng 11/1991 đến tháng 10/1994 : Là Kế toán trưởng - Công ty Sứ Thanh Trì.

· Từ tháng 11/1994 đến tháng 12/1997 : Là Kế toán trưởng – Công ty liên doanh Johnson Viglacera.

· Từ tháng 01/1998 đến tháng 6/1998 : Là Trưởng phòng kiểm toán nội bộ – Tổng Công ty Viglacera.

· Từ tháng 7/1998 đến tháng 12/1999 : Là Trưởng phòng kế toán tài vụ – Trường Đào tạo công nhân và Bồi dưỡng cán bộ vật liệu xây dựng.

· Từ tháng 01/2000 đến tháng 7/2003 : Là Kế toán trưởng – Công ty Gốm xây dựng Xuân Hòa.

· Từ tháng 8/2003 đến tháng 01/2004 : Là Chuyên viên chính của HĐQT - Tổng công ty Viglacera.

· Từ tháng 02/2004 đến nay : Uỷ viên HĐQT – Tổng công ty Viglacera.

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên HĐQT 

· Số cổ phần nắm giữ:

13.500 cổ phần 

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không

3) Họ và tên:   


NGUYỄN HỒNG TRUNG 

· Giới tính:



Nam



· Ngày tháng năm sinh: 

04/8/1972

· Nơi sinh:



Nghi Lộc - Nghệ An

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Nghi Trường – Nghi Lộc – Nghệ Tĩnh 
· Địa chỉ thường trú:
Khu TT Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng - Đại Mỗ – Từ Liêm – Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

0903.252.139

· Trình độ văn hóa:


12/12

· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư cơ khí

· Quá trình công tác:


· Từ tháng 3/1996 đến tháng 6/1998 : Là Công nhân PXCĐ - Công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

· Từ tháng 7/1998 đến tháng 10/1999 : Là Phó Quản đốc PXCĐ - Công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

· Từ tháng 11/1999 đến tháng 8/2000 : Là Phó Quản đốc PXSX - Công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

· Từ tháng 9/2000 đến tháng 12/2003 : Là Quản đốc PXSĐ - Công ty Gạch men Thăng Long.

· Từ tháng 01/2004 đến nay : Là Phó Giám đốc - Công ty cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long.  


· Chức vụ công tác hiện nay:
Phó Giám đốc - Uỷ viên HĐQT

· Số cổ phần nắm giữ:

12.314 cổ phần

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không

· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không

4) Họ và tên:


NGUYỄN MINH HIẾN  

· Giới tính:



Nam




· Ngày tháng năm sinh: 

01/6/1975

· Nơi sinh:



Tân Dân – Sóc Sơn - Hà Nội

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc :



Kinh 

· Quê quán:



Tân Dân – Sóc Sơn – Hà Nội

· Địa chỉ thường trú:

Tân Dân – Sóc Sơn – Hà Nội 

· Điện thoại liên lạc:

0913.239.235

· Trình độ văn hóa:


12/12

· Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ  kinh tế

· Quá trình công tác:

· Từ tháng 12/1996 đến tháng 9/2000 : Cán bộ kế toán – Công ty sứ Thanh Trì HN.

· Từ tháng 10/2000 đến nay : Trưởng phòng TCKT, Kế toán trưởng – Công ty cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long.

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng

· Số cổ phần nắm giữ:

14.189 cổ phần

· Những người có liên quan :
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không

5) Họ và tên:   


LUYỆN CÔNG MẠNH
· Giới tính:



Nam


· Ngày tháng năm sinh: 

17/12/1965

· Nơi sinh:



Vĩnh Lại – Lâm Thao – Phú Thọ

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Vĩnh Lại – Lâm Thao – Phú Thọ

· Địa chỉ thường trú:
Bắc Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

0913.282.975


· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:

Cử nhân luật 

· Quá trình công tác:

· Từ tháng 10/1991 đến tháng 12/1999 : Là Nhân viên – Công ty Thương mại Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc.

· Từ tháng 01/2000 đến tháng 9/2000 : Là Cán bộ kinh doanh – Xí nghiệp vật liệu Xây dựng Việt Trì thuộc Công ty Sứ Thanh Trì.

· Từ tháng 10/2000 đến tháng 12/2003 : Là Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty Gạch men Thăng Long.

· Từ tháng 01/2004 đến nay : Là Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh – Công ty cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long. 

· Chức vụ công tác hiện nay:
Phó Giám đốc kinh doanh 

· Số cổ phần nắm giữ:

32.325 cổ phần

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không

6) Họ và tên:       

NGUYỄN THỊ SỬU
· Giới tính:



Nữ 

· Ngày tháng năm sinh: 

10/7/1961

· Nơi sinh:



Thanh Hà - Thanh Liêm – Hà Nội
· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Thanh Hà - Thanh Liêm – Hà Nội 

· Địa chỉ thường trú:

Khu TT Uỷ ban vật giá - Thanh Xuân – Hà Nội 

· Điện thoại liên lạc:

0913.234.124

· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:
 Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

· Từ năm 1996 đến năm 1992 :Là Cán bộ kế toán – Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng.

· Từ năm 1993 đến năm 2003 : Là Kế toán trưởng – Công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

· Từ năm 2004 đến tháng 06/2007 : 
Là Phó kế toán trưởng – Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng Viglacera.
· Từ tháng 07/2007 đến nay: 
Là Kế toán trưởng – Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng Viglacera.

· Chức vụ công tác hiện nay:
 Trưởng ban Kiểm soát

· Số cổ phần nắm giữ:

11.450 cổ phần

· Những người có liên quan:
 không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không

7) Họ và tên:  


PHẠM MẠNH THẮNG
· Giới tính:



Nam 

· Ngày tháng năm sinh: 

15/7/1975

· Nơi sinh:



Hợp Thịnh – Hiệp Hòa – Bắc Giang

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Hợp Thịnh – Hiệp Hòa – Bắc Giang 

· Địa chỉ thường trú:

Hợp Thịnh – Hiệp Hòa – Bắc Giang 
· Điện thoại liên lạc:

0913.344.775

· Trình độ văn hóa:


12/12

· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư hóa Silicát

· Quá trình công tác:

· Từ tháng 12/1998 đến tháng 11/2000 : Là Đốc công phân xưởng sản xuất – Công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

· Từ tháng 12/2000 đến tháng 11/2001 : Là Phó quản đốc phân xưởng sản xuất – Công ty Gạch men Thăng Long.

· Từ tháng 12/2001 đến tháng 6/2003 : Là Quản đốc phân xưởng sản xuất – Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera.

· Từ tháng 7/2003 đến nay : Là Phó Quản đốc phân xưởng sản xuất – Công ty cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long.

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên Ban kiểm soát, Phó Quản đốc Phân xưởng SX

· Số cổ phần nắm giữ:

3.625 cổ phần

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không
8) Họ và tên: 


LÊ MINH PHƯƠNG 

· Giới tính:
Nam 

· Ngày tháng năm sinh:
20/05/1981

· Nơi sinh: 
Tân Dân – Tĩnh Gia – Thanh Hóa

· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc: 
Kinh

· Quê quán: 
Tân Dân – Tĩnh Gia – Thanh Hóa 

· Địa chỉ thường trú: 
Tân Dân – Tĩnh Gia – Thanh Hóa

· Điện thoại liên lạc:
0912.334.467

· Trình độ văn hoá: 
12/12

· Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

· Từ năm 2003 đến 01/2008: 
Nhân viên phòng TCKT – Công ty cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long.

· Từ tháng 02/2008 đến nay : Phó phòng tài chính Kế toán -  Công ty cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long.

· Chức vụ công tác hiện nay: 
Uỷ viên Ban kiểm soát, Phó phòng tài chính Kế toán.
· Số cổ phần nắm giữ:                     701 cổ phần

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không

VII.Tình hình lao động của Công ty năm 2007:

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2007, tổng số lao động của Công ty là 680 người. Cơ cấu lao động phân theo trình độ chuyên môn như sau:

- Lao động có trình độ đại học, cao đẳng:
93 người

- Lao động có trình độ trung cấp:                                                218 người

- Lao động có trình độ công nhân kỹ thuật:
277 người

- Lao động phổ thông:
92 người

Trong những năm qua Công ty luôn có chính sách thu hút nguồn cán bộ, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao vào làm việc, bằng các hình thức đãi ngộ về lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác....

Chính sách lương: Công ty trả lương theo thời gian trên cơ sở năng xuất lao động và hiệu quả công việc. Công ty xây dựng thang bảng lương riêng phù hợp với trình độ vị trí và chức vụ đảm nhận của người lao động. Mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên trong năm 2007 là 2,3 triệu đồng/tháng
Chính sách thưởng : Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả làm việc, Công ty có chính sách thưởng dựa trên nguyên tắc gắn kết với hiệu quả và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty cũng có chế độ khen thưởng đối với những cá nhân và tập thể có sáng kiến trong cải tiến phương pháp làm việc, có thành tích chống tiêu cực lãng phí.

VIII. Thông tin cổ đông và quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị: Gồm có 04 thành viên:

1.Ông  Trần Văn Phúc                                        Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc.
2. Ông Nguyễn Hồng Trung:
Uỷ viên

3.Ông Nguyễn Minh Hiến
Uỷ viên

4.Ông Lưu Văn Lấu
Uỷ viên

Hoạt động của Hội đồng quản trị:

· Hội đồng quản trị họp thường kỳ ít nhất 1 quý 1 lần:

· Trường hợp cần thiết, HĐQT có thể họp phiên bất thường theo yêu cầu của:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ ít nhất 3/4 số thành viên HĐQT

+ Trưởng Ban Kiểm soát hoặc 2/3 số thành viên kiểm soát.

+ Giám đốc

Hội đồng quản trị có thể mở rộng thành phần họp khi cần thiết, những thành phần mời họp được thảo luận nhưng không được biểu quyết.

· Quyết định của HĐQT được thông qua nếu đa số phiếu thành viên dự họp chấp thuận, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của CT HĐQT. Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có 3/4 số thành viên tham dự. Trường hợp thông qua quyết định của HĐQT bằng văn bản thì quyết định của HĐQT được thông qua nếu đa số thành viên biểu quyết chấp thuận.
· Mọi cuộc họp của HĐQT trong mỗi phiên họp đều phải ghi thành biên bản và phải dược thông qua các thành viên tham dự với đầy đủ các chữ ký thành viên HĐQT. Chủ toạ và thư ký phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản họp HĐQT.

2. Ban kiểm soát : Gồm có 03 thành viên

1 Bà Nguyễn Thị Sửu
Trưởng ban kiểm soát.

2. Ông Phạm Mạnh Thắng
Uỷ viên

3. Ông Lê Minh Phương
Uỷ viên

Hoạt động chính của Ban kiểm soát:

· Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

· Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ĐH đồng cổ đông, theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông đại diện sở hữu từ 10% vốn điều lệ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng.

· Báo cáo đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty, tính trung thực hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

· Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thù lao, các khoản phải trả cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

· Thành viên HĐQT được nhận thù lao. Tổng mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

· Thành viên BKS được nhận thù lao theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

· Toàn bộ thù lao cho thành viên HĐQT được hạch toán vào chi phí quản lý hàng năm của Công ty, thù lao của ban Kiểm soát được hạch toán vào quỹ lương.


CTCP gạch men Viglacera thăng long
Nơi nhận:

· TT GDCK Hà nội
· Lưu TCHC, TCKT
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